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Thuyết minh báo cáo tài chính 

6 tháng đầu năm 2014
1- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1.Khái quát:

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 686/QĐ/BNN - TCCB ngày 22/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103004779 ngày 02/07/2004 sửa đổi lần 2 ngày 29/5/2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, sửa đổi lần 3 ngày 23/11/2012 chuyển mã số doanh nghiệp thành 0101508664
 
Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp có trụ sở chính tại số 72 Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Toàn bộ phần sản xuất và phần lớn khối văn phòng hoạt động tại  Lô 3, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc hồi, Thanh trì, Hà nội. 

  1.2.Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần do các cổ đông góp vốn và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam.

Vốn điều lệ của Công ty là: 81.000.000.000đồng.

  1.3.Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính 

- In bản đồ, sách báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho sự phát triển của các ngành kinh tế.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in.,...

- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê.
2- Chế độ và CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN áp dụng tại Công ty VÀ KỲ KẾ TOÁN

    2.1.Cơ sở lập Báo cáo tài chính


Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành  theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 về việc “Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp” và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh Nghiệp”. 
    2.2.Kỳ báo cáo:
Kỳ báo cáo này của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến  ngày 30 tháng 6 năm 2014. 

2.3.Áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Trong năm  báo cáo , Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. .

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính theo hình thức chứng từ ghi sổ.

2.4 .Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ. 
Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên dộ kế toán.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào chi phí  tài chính hoặc doanh thu tài chính và được kết chuyển vào  Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

2.5 .Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gècth× phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị nguyên vật liệu xuất kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền tháng.

Thành  phẩm tồn kho ngày 30/6/2014 được xác định bằng 70% giá bán thực tế của các sản phẩm tương ứng (tương đương giá thành công xưởng).

Sản phẩm dở dang tại ngày 30/6/2014 được  kiểm kê thực tế tại từng bộ phận và xác định giá trị bằng giá trị thực tế của các sản phẩm hoàn thành tương ứng.

2.6 . Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định : 
Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 
Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao ước tính như sau:

	   Loại tài sản
	
	
	Thời gian khấu hao

	
	
	
	Năm

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	
	
	3-16

	Máy móc, thiết bị
	
	
	3-10

	Phương tiện vận tải
	
	
	3-10

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	
	3-4


2.7 .Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước:

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm gồm có:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn và có thể sử dụng trong nhiều kỳ kế toán; 

- Các chi phí trả trước dài hạn khác.


Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.   
2.8 .Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Chi phí đi vay từ các khoản vay ngắn hạn và trung hạn được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. Trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”

Chi phí đi vay được tính vào giá trị của tài sản (được vốn hoá) bao gồm các khoản lãi tiền vay; phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay. 
2.9 .Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh trong kỳ kế toán như tiền điện; tiền nước; tiền lãi vay của hợp đồng vay trung hạn, nhưng được trả sau kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí phải trả để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ kế toán.
Khi các chi phí đó được thanh toán, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
2.10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:       
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu.

Thặng dư  vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Vốn khác của chủ sở hữu được bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Trong quý báo cáo, Công ty đã phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

2.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng:
           Doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện: hàng hoá đã được chuyển quyền sở hữu gắn liền với phần lớn rủi ro và lợi ích, khách hàng chấp nhận thanh toán và phát hành hoá đơn.

Doanh thu cung cấp dịch vụ:
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó đã được xác nhận, khách hàng đã chấp nhận viết hoá đơn và thanh toán. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.  

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn
2.12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính

· Chi phí cho vay và đi vay vốn

· Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ  với doanh thu hoạt động tài chính.

2.13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm tài chính là 22%. 

Các loại thuế khác được áp dụng theo các Luật thuế hiện hành tại Việt Nam
3- Tiền 

	Chỉ tiêu
	30/06/2014
	31/12/2013

	
	VND
	VND

	Tiền mặt
	181.613.790
	111.810.128

	Tiền gửi ngân hàng
	36.545.520.560
	28.511.495.931

	Tổng
	36.727.134.350
	28.623.306.059


4- Hàng tồn kho 

	Chỉ tiêu
	30/06/2014
	31/12/2013

	
	VND
	VND

	Nguyên liệu, vật liệu
	33.748.557.600
	36.839.671.451

	Công cụ, dụng cụ
	234.408.062
	1.049.598.062

	Chi phí SXKD dở dang
	1.476.720.444
	1.595.167.291

	Thành phẩm
	1.855.990.870
	852.065.923

	Hàng hoá
	9.364.545.512
	8.567.610.197

	Tổng
	46.680.242.488
	48.904.112.924


5- Tài sản cố định hữu hình 
	Néi dung
	Nhà cửa, 
vật kiến trúc
	
	Máy móc,
 thiết bị
	
	Thiết bị 
văn phòng
	
	Phương tiện vận tải
	Tổng

	
	 VND 
	
	 VND 
	
	 VND 
	
	 VND 
	 VND 

	NGUYÊN GIÁ
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2013
	36.337.309.352
	
	150.770.806.857
	
	1.474.010.371
	
	10.239.518.840
	198.821.645.420

	Tăng trong kỳ
	20.000.000
	
	28.902.678.900
	
	332.187.273
	
	674.925.727
	

	Giảm trong kỳ
	
	
	4.590.407.400
	
	
	
	
	

	Tại ngày 30/6/2014
	36.357.309.352
	
	175.083.078.357
	
	1.806.197.644
	
	10.914.444.567
	224.161.029.920

	 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2013
	15.557.153.892
	
	106.667.029.034
	
	1.240.725.430
	
	3.877.327.917
	127.342.236.273

	Trích khấu hao kú
	2.265.858.398
	
	16.603.721.354
	
	93.005.422
	
	1.189.525.476
	9.672.506.498

	Thanh lý nhượng bán
	
	
	2.893.907.400
	
	
	
	
	2.893.907.400

	Tại ngày 30/6/2014
	17.823.012.290
	
	120.376.842.988
	
	1.333.730.852
	
	5.066.853.393
	144.600.439.523

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 31/12/2013
	20.780.155.460
	
	44.103.777.823
	
	233.284.941
	
	6.362.190.923
	71.479.409.147

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tại ngày 30/6/2014
	18.534.297.062
	
	54.706.235.369
	
	472.466.792
	
	5.847.591.174
	79.560.590.397


6- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Quý 2 năm 2014, Công ty có 4 khoản đang hạch toán vào tài khoản xây dựng cơ bản dở dang trị giá 44.964.881.317 đồng, bao gồm:
- Tiền trúng quyền sử dụng đất dịch vụ tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi theo quyết định số 4110/QĐ-STC ngày 19/9/2009. Số dư của hạng mục đầu tư này đến 31/12/2013 là 1.688.400.000đồng. Số dư này được chuyển tiếp đến 30/6/2014.
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cải tạo hệ thống nhà xưởng công ty trị giá: 6.427.334.623đồng.
- Chi phí mua máy in offset 6 màu đang trong giai đoạn lắp ráp, chạy thử tổng gía trị: 36.722.934.987 đồng

- Chi phí lãi vay món đặt cọc mua máy in Flexo Gallus trị giá: 126.211.707 đồng
7- Đầu tư  vào công ty con
	Công ty TNHH Bao bì APP Hưng Yên(sở hữu 100% vốn)
	30/06/2014
VND
	31/12/2013
VND

	
	27 000 000 000
	27.000.000.000

	Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC (Sở hữu 100% vốn)
	5.400.000.000
	5.400.000.000

	Tổng cộng
	32.400.000.000
	32.400.000.000


8- Chi phí trả trước dài hạn 

	Chỉ tiêu
	30/6/2014
VND

	Tại ngày 31/12/2013
	255.390.919

	Tăng trong kỳ
	 3 018 166 600

	Phân bổ vào chi phí trong kỳ
	 271 832 882

	Tại ngày 30/6/2014
	 3 001 724 637


Chi phí trả  trước dài hạn phát sinh trong kỳ được phâm bổ theo tiêu chí thời gian là 24 tháng. Giá trị phân bổ quý 2-2014 theo thời gian sử dụng thực tế. 
9- Các khoản vay và nợ ngắn hạn:
	Chỉ tiêu
	31/12/2013 
	30/6/2014

	
	 VND 
	 VND 

	Vay ngắn hạn
	36.698.042.121
	24.628.783.516

	Gốc vay dài hạn đến hạn trả
	
	

	Tổng 
	36.698.042.121
	24.628.783.516


10- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 

	
	31/12/2013
	30/6/2014

	
	VND
	VND

	Thuế
	
	

	         - Thuế giá trị gia tăng
	819.304.368
	

	        - Thuế xuất nhập khẩu
	196.709.005
	1.097.044.135

	        - Thuế thuê đất
	815.876.560
	815.876.560

	         - ThuÕ TNCN
	198.063.323
	837.682.248

	         - ThuÕ TNDN
	6.732.450.674
	3.674.252.215

	Tổng 
	8.762.403.930
	6.424.855.158


11- Chi phí phải trả:
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
VND
	30/6/2014
VND

	Lãi vay phải trả
	31.000.000
	

	Chi phí phải trả khác
	356.798.549
	

	Cộng
	387.798.549
	


12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Chỉ tiêu
	31/12/2013
VND
	30/6/2014
VND

	Tài sản thừa chờ sử lý
	
	

	Kinh phí công đoàn
	1.668.618.644
	1.867.700.734

	Bảo hiểm y tế, BHXH,BHTN
	305.497.713
	

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	2.061.711.717
	32.917.422.411

	Phải thu khác (dư có)
	
	3.000.000

	Cộng
	4.035.828.074
	34.846.228.601


13- Các khoản vay dài hạn và nợ dài hạn: 


Vay dài hạn thể hiện các khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, PGD  Ba Đình gồm:
- Theo Hợp đồng tín dụng trung hạn số 1503LAV201400017 ngày 13/1/2014 và  1503LAV201400080 ngày 12/05/2014 , mục đích mua máy làm khuôn laze  và máy in  offset 6 màu, số dư ngày 30/6/2014:   25.000.000.000đồng.
Tổng cộng các khoản vay trên có số dư như sau:
	Chỉ tiêu
	31/12/2013
VND
	30/6/2014
VND

	Vay trung hạn ngân hàng
	
	25.000.000.000


14- Vốn chủ sở hữu 
a) Thay đổi trong vốn chủ sở hữu 


	Néi dung
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn
	Quỹ đầu tư​ phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	Số dư 31/12/2013
	81.000.000.000
	15.041.209.638
	29.848.207.541
	4.742.877.670
	35.960.859.050

	Tăng vốn năm nay
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận tăng trong kỳ
	
	
	14.164.773.146
	1.798.042.952
	18 905 908 573

	Chia cổ tức trong kỳ
	
	
	
	
	16.200.000.000

	Giảm vốn trong kỳ khác
	
	31.780.000
	
	
	19.806.767.083

	Số dư 30/6/2014
	81.000.000.000
	15.009.429.638
	44.012.980.687
	6.540.920.622
	18.860.000.540


(*) trong đó giảm khác bao gồm trích lập các quỹ: 19.760.085.050đ
b)Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 


	Chi tiết
	Vốn đã góp

	
	

	
	31/12/2013
	 
	30/6/2014

	
	VND
	
	%
	
	VND
	
	%

	Cổ đông lớn: Lê Thị Vân Quỳnh
Cổ đông khác
	 15 187 500 000

 65 812 500 000
	
	18.75

81.25
	
	 15 187 500 000

 65 812 500 000
	
	18.75

81.25  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	 81.000.000.000 
	
	    100 
	
	 81.000.000.000 
	
	     100 


15
- Doanh thu 

	Chỉ tiêu
	Quý 2- Năm 2014
	
	Quý 2- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	                       Céng
	140 786 827 978
	
	129 854 286 627

	        + Doanh thu bán thành phẩm
	  112 488 743 518
	
	108 797 969 315

	        + Doanh thu bán hàng hóa, vtư
	         6 383 379 700
	
	  6 556 325 900

	        + Doanh thu cung cấp dịch vụ
	 21 914 704 760
	
	14 499 991 412


16- Các khoản giảm trừ doanh thu:

	Chỉ tiêu
	Quý 2- Năm 2014
	
	Quý 2- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	       - Các khoản giảm trừ
	134 997 340
	
	218 849 961

	          + Chiết khấu thương mại
	
	
	

	          + Giảm giá hang bán
	
	
	

	          + Hàng bán bị trả lại
	134 997 340
	
	218 849 961


  17- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Chỉ tiêu
	Quý 2- Năm 2014
	
	Quý 2- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	Céng

	140 651 830 638
	
	129 635 436 666

	        + Doanh thu bán thành phẩm
	112 353 746 178
	
	108 579 119 354

	        + Doanh thu bán hàng hóa, vtư
	6 383 379 700
	
	6 556 325 900

	        + Doanh thu cung cấp dịch vụ
	 21 914 704 760
	
	14 499 991 412


18- Giá vốn hàng bán
	Chỉ tiêu
	Quý 2- Năm 2014
	
	Quý 2- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	
	117 132 359 806
	
	108 282 141 959


19- Doanh thu hoạt động tài chính
	Chỉ tiêu
	Quý 2- Năm 2014
	
	Quý 2- Năm 2013

	
	VND 
	
	VND 

	Doanh thu hoạt động tài chính 
	178 548 915
	
	244 075 030


20- Chi phí hoạt động tài chính 

	
	Quý 2- Năm 2014
	
	Quý 2- Năm 2013

	
	 VND 
	
	 VND 

	Chi phí lãi vay
	1 455 362 087
	
	744 785 524

	Lỗ chênh lệch tỉ giá  
	98 080 428
	
	

	Tổng
	1 553 442 515
	
	744 785 524


21- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

	Chỉ tiêu
	Quý 2- Năm 2014
	Quý 2- Năm 2013

	
	 VND 
	 VND 

	Tổng thu nhập chịu thuế
	12 155 691 886
	12 071 809 201

	Thuế phải nộp theo suất thuế TNDN 22%
	2 674 252 215
	3 017 952 300

	Giảm thuế PN do phần lãi nhận được từ DAC+APP Hyên
	
	

	Thuế phải nộp
	2 674 252 215
	3 017 952 300


22- Những thông tin khác

Thông tin về các bên liên quan:
* Công ty TNHH Bao bì APP Hưng Yên(công ty con):

- Giá trị giao dịch bán hàng phát sinh Q2-2014:   3 297 488 572 đồng
- Giá trị giao dịch cung cấp dịch vụ lãi vay Q2-14: 0 đồng

- Giá trị giao dịch mua hàng phát sinh Q2-2014: 20 806 492 981 đồng
- Số dư phải trả 30/6/2014: 13 366 370 467 đồng
- Số dư phải thu 30/6/2014:                     0 đồng
* Công ty cổ phần công nghệ chống giả DAC(công ty con)

- Giá trị giao dịch bán hàng phát sinh Q2-2014:    759 783 297 đồng
- Số dư phải thu 30/6/2014:  229 237 800 đồng
	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	Tổng Giám đốc 
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10

[image: image1]